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cơ chế minh oan trong tố tụng hình sự 
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(*) TS, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
(**) Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Đã có dịp chúng tôi bàn về oan, sai, 
minh oan trong tố tụng hình sự (TTHS), 
ý nghĩa của hoạt động minh oan cũng 
như mối quan hệ và ảnh hưởng của “kiểu 
tố tụng tranh tụng”, của bào chữa đối với 
minh oan [5; tr.54-60], tuy nhiên những 
vấn đề đó chưa mang lại hiệu quả thiết 
thực cho việc minh oan. Vì vậy, tiếp tục 
loạt bài viết về minh oan, chúng tôi đề 
cập đến “cơ chế minh oan trong TTHS” 
với ý nghĩa là một trong các điều kiện 
loại trừ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng 
oan trong TTHS, đồng thời trong một 
mức độ nhất định “cơ chế minh oan trong 
TTHS” còn có ý nghĩa là biện pháp khắc 
phục hậu quả của việc làm oan người vô tội.   

1. Minh oan trong TTHS là một quá 
trình bao gồm nhiều hành vi tố tụng ở 
các giai đoạn khác nhau của quá trình 
giải quyết vụ án và có mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau. Tham gia vào quá trình 
minh oan có nhiều chủ thể, trong đó có 
chủ thể phải thực hiện việc minh oan 
như là một trách nhiệm pháp lý (cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 
tụng), có chủ thể chỉ tham gia vào quá 
trình đó với tư cách là người có quyền 
chứ không phải có trách nhiệm chứng 
minh sự vô tội của mình (bị can, bị cáo, 
người bị kết án). 

Theo cách hiểu được thừa nhận tương 
đối rộng rãi hiện nay thì cơ chế minh oan 

trong TTHS bao gồm các yếu tố: 1/ 
Quyền bào chữa (tự mình hoặc nhờ người 
khác bào chữa) của bị can, bị cáo; 2/ 
Trách nhiệm tiến hành các hoạt động 
minh oan của các cơ quan tiến hành tố 
tụng; 3/ Bồi thường thiệt hại cho người bị 
oan và trách nhiệm pháp lý của cơ quan 
tiến hành tố tụng (CQTHTT) và người 
tiến hành tố tụng đối với việc làm oan 
người vô tội. Các yếu tố này có quan hệ 
chặt chẽ với nhau được quy định trong 
Luật tố tụng hình sự (LTTHS) và phải 
đảm bảo thực hiện trong quá trình giải 
quyết vụ án.  

2. LTTHS các nước đều quy định một 
cơ chế minh oan, tuỳ thuộc vào điều kiện 
kinh tế-xã hội, văn hoá - pháp lý của 
quốc gia mình. Tuy nhiên, hiệu quả của 
nó đối với việc minh oan trong TTHS 
nhiều khi không phụ thuộc vào ý muốn 
chủ quan của nhà làm luật. LTTHS nước 
ta, trải qua các thời kỳ, ở những cấp độ 
khác nhau đã quy định cơ chế minh oan, 
góp phần phát hiện, khắc phục tình 
trạng oan trong TTHS. Ngay từ khi mới 
ra đời, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà đã ban hành một loạt các văn bản 
pháp luật liên quan đến cơ chế minh oan 
trong TTHS. Đó là Sắc lệnh số 46/SL 
ngày 10 tháng 10 năm1945 về tổ chức 
Đoàn thể luật sư. Theo Sắc lệnh này, thì 
Đoàn thể luật sư của chế độ cũ vẫn được 
duy trì nhưng lược bỏ những điểm không 
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phù hợp với chế độ mới. “Các luật sư có 
quyền bào chữa ở tất cả những Toà án từ 
cấp tỉnh trở lên và trước các Toà án quân 
sự” [7; tr.18]. Duy trì tổ chức luật sư 
nhằm “bảo đảm quyền bào chữa của bị 
can, bị cáo trong TTHS”. Điều 67 Hiến 
pháp 1946 quy định: “Các phiên tòa đều 
phải công khai trừ trường hợp đặc biệt. 
Người bị cáo được tự bào chữa lấy hoặc 
mượn Luật sư”. Bảo đảm quyền bào chữa 
của bị can, bị cáo trong TTHS là một yếu 
tố quan trọng để cơ chế minh oan được 
thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, ở giai đoạn 
này đã có một số quy định của pháp luật 
cụ thể hoá quyền bào chữa của bị can, bị 
cáo. Chẳng hạn, Sắc lệnh số 217/SL ngày 
22 tháng 11 năm 1945 quy định thể lệ 
các Thẩm phán ra làm Luật sư, Sắc lệnh 
số 69/SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 quy 
định “cho bị can, bị cáo có thể nhờ một 
công dân không phải là luật sư bào chữa 
cho mình trước Tòa án thường và Tòa án 
đặc biệt xử việc tiểu hình và đại hình”. 
Đến năm 1983 hình thức tổ chức bào 
chữa viên vẫn là lập danh sách bào chữa 
viên và niêm yết tại trụ sở Tòa án. 

Hiến pháp 1980 tiếp tục khẳng định 
quyền bào chữa của bị can, bị cáo nhưng 
đã có sự phát triển hơn “tổ chức luật sư 
được thành lập để giúp bị can, bị cáo về 
mặt pháp lý” (Điều 133 Hiến pháp 1980). 
Cụ thể hoá Hiến pháp, ngày 18 tháng 12 
năm 1987 Hội đồng Nhà nước thông qua 
Pháp lệnh luật sư, ngày 21 tháng 2 năm 
1989 Hội đồng Bộ trưởng (Chính Phủ) 
ban hành quy chế Đoàn luật sư. 

Bên cạnh đó, các yếu tố khác của cơ 
chế minh oan như: trách nhiệm minh 
oan của các CQTHTT, vấn đề bồi thường 
thiệt hại cho người bị hại và xử lý cá 

nhân có hành vi vi phạm pháp luật dẫn 
đến làm oan người vô tội cũng được quy 
định trong nhiều văn bản pháp luật khác 
nhau. Chẳng hạn, về trách nhiệm của 
Tòa án, Viện kiểm sát trong quá trình 
minh oan được quy định trong Luật tổ 
chức Tòa án nhân dân và Luật tổ chức 
Viện kiểm sát nhân dân năm 1960. Về 
việc bồi thường thiệt hại, ngày 23 tháng 
3 năm 1972 Tòa án nhân dân tối cao đã 
ban hành Thông tư số 173/UBTP hướng 
dẫn xét xử về bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng, Thông tư nêu rõ: “3. Trách 
nhiệm của cá nhân và pháp nhân: Công 
chức, viên chức hoặc người đại diện hợp 
pháp của xí nghiệp, cơ quan trong khi thi 
hành công vụ, do hành vi liên quan chặt 
chẽ đến công tác được giao mà gây thiệt 
hại cho người khác thì cơ quan, xí nghiệp 
phải bồi thường thiệt hại theo chế độ 
trách nhiệm dân sự, rồi sau đó cơ quan, 
xí nghiệp đòi họ hoàn trả việc bồi thường 
đó theo quan hệ lao động”. 

Đây là văn bản pháp luật duy nhất 
về vấn đề cơ quan Nhà nước, xí nghiệp 
(trong đó có CQTHTT) phải bồi thường 
thiệt hại do người của mình gây ra khi 
thực hiện công vụ trước khi có BLTTHS 
và Bộ luật dân sự. 

Về việc xử lý người tiến hành tố tụng 
có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến 
làm oan người vô tội BLHS 1985 đã quy 
định một tổ hợp các tội xâm phạm hoạt 
động tư pháp (trong đó có các tội mà chủ 
thể là người tiến hành tố tụng), mô tả cụ 
thể và rõ ràng dấu hiệu pháp lý của từng 
tội phạm...(1) 

                                              
(1) Xem thêm Chương các tội xâm phạm hoạt động tư 
pháp trong BLHS 1985. 
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Như vậy, cơ chế minh oan ở nước ta 
trước khi có BLTTHS 1988 đã được đề 
cập đến ở các phương diện trong các văn 
bản pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện 
các quy định của pháp luật trong thời kỳ 
đó còn gặp nhiều khó khăn do nhiều lý 
do khác nhau. Trước hết, do sự chưa 
hoàn thiện của hệ thống pháp luật. Mặt 
khác, cơ chế kinh tế bao cấp của nước ta 
thời kỳ đó đã phần nào “vô hiệu hóa” 
những quy định của pháp luật liên quan 
đến vấn đề bồi thường thiệt hại của các 
CQTHTT đối với người bị oan. 

3. Kế thừa pháp luật của những thời 
kỳ trước, BLTTHS 1988, BLTTHS 2003 
và các văn bản pháp luật khác của nhà 
nước đã quy định những nội dung chủ 
yếu của cơ chế minh oan, góp phần vào 
việc giải quyết, khắc phục hậu quả của 
việc làm oan người vô tội trong TTHS. 
Tuy nhiên, cơ chế minh oan của pháp 
luật hiện hành còn bộc lộ nhiều hạn chế 
nhất là khi Đảng và Nhà nước chủ 
trương xây dựng nhà nước pháp quyền 
XHCN và tiến hành cải cách tư pháp 
theo hướng khách quan, không làm oan 
người vô tội và để lọt tội phạm trong quá 
trình giải quyết vụ án hình sự. Vì vậy, 
mục này xin làm rõ cơ chế minh oan của 
pháp luật hiện hành và những định 
hướng của việc hoàn thiện. 

3.1. Trách nhiệm minh oan thuộc về 
các cơ quan tiến hành tố tụng  

CQTHTT là các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền được giao thực hiện chức 
năng tố tụng trong việc điều tra, truy tố, 
xét xử và thi hành bản án, quyết định đã 
có hiệu lực pháp luật nhằm phát hiện 
nhanh chóng, chính xác và xử lý công 
minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, 

không để lọt tội phạm, không làm oan 
người vô tội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 
[4; tr.75]. 

Theo quy định của LTTHS hiện hành 
thì, cho dù việc làm oan người vô tội xuất 
phát từ nguyên nhân nào, tồn tại dưới 
hình thức nào “người” có trách nhiệm 
minh oan cũng là các CQTHTT. Các cơ 
quan này “có trách nhiệm chứng minh 
tội phạm” và thu thập “chứng cứ xác 
định vô tội”, xác định “các tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm của bị can, bị cáo” (Điều 
11 BLTTHS 1988). Như vậy, các 
CQTHTT là “người” có trách nhiệm duy 
nhất minh oan cho người bị oan, người bị 
oan có quyền nhưng không có nghĩa vụ 
phải chứng minh cho sự vô tội của mình. 
CQTHTT tuỳ theo thẩm quyền của mình 
ra những quyết định đặc thù làm căn cứ 
pháp lý xác định một người bị oan, đồng 
thời đó cũng là cơ sở để thực hiện việc bồi 
thường thiệt hại cho người bị oan. Trách 
nhiệm minh oan thuộc về các CQTHTT 
vì những lý do sau: Trước hết, chính 
CQTHTT đã là oan người vô tội bằng 
những hành vi trái pháp luật của mình, 
vì vậy các cơ quan đó phải có trách 
nhiệm minh oan cho họ. Thứ hai, chỉ 
CQTHTT mới có đủ điều kiện chuyên 
môn, vật chất, kỹ thuật, nhân lực để thu 
thập và đánh giá những chứng cứ làm 
sáng tỏ sự vô tội. Cuối cùng, chỉ 
CQTHTT mới có thẩm quyền ra quyết 
định mang tính minh oan. Cho dù bị can, 
bị cáo, người bị kết án, người bào chữa có 
đưa ra chứng cứ gỡ tội nhưng không 
được CQTHTT chấp nhận thì những 
chứng cứ được đưa ra cũng không có hiệu 
quả. 
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Để làm tốt trách nhiệm này, các 
CQTHTT được LTTHS quy định cho 
quyền hạn áp dụng các biện pháp thu 
thập chứng cứ (các chương V, X, XI, XII, 
XIII BLTTHS 2003); những biện pháp 
ngăn chặn (Chương VI BLTTHS 2003) 
và những biện pháp mang tính chất 
cưỡng chế khác của TTHS. Bên cạnh đó, 
LTTHS cũng quy định cơ chế phối hợp và 
giám sát lẫn nhau giữa các CQTHTT 
trong quá trình minh oan. Nhìn chung 
các quy định của pháp luật (TTHS) để 
các CQTHTT thực hiện trách nhiệm 
minh oan tương đối đầy đủ và phù hợp 
với điều kiện hoàn cảnh của nước ta, vấn 
đề còn lại là sự công tâm, khách quan, 
tận tuỵ của các CQTHTT và người tiến 
hành tố tụng đối với việc minh oan. 
CQTHTT, người tiến hành tố tụng phải 
xác định và đánh giá mọi chứng cứ với 
đầy đủ tinh thần trách nhiệm sau khi 
nghiên cứu một cách tổng hợp, khách 
quan, toàn diện mọi tình tiết của vụ án. 
Tuy nhiên, thực tế rất ít khi CQTHTT 
chủ động minh oan cho bị can, bị cáo mà 
trong nhiều trường hợp chỉ khi người 
phạm tội (thực sự) khai báo sự việc 
phạm tội thì bị can, bị cáo mới được 
minh oan. Để đưa ra được một quyết 
định mang tính minh oan, CQTHTT 
phải áp dụng mọi biện pháp theo quy 
định của pháp luật để có những chứng cứ 
làm cơ sở cho việc ban hành quyết định 
minh oan. Có được những chứng cứ đó 
phải kể đến vai trò của bị can, bị cáo, 
người bào chữa, cơ quan bổ trợ tư pháp. 

Trên tinh thần cải cách tư pháp, cần 
có những biện pháp thoả đáng, đủ mạnh 
để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có 
kiến thức, có đạo đức và có trách nhiệm 
đối với công việc trong các CQTHTT. Có 

như vậy, việc làm oan người vô tội mới có 
thể hạn chế ở mức tối đa, việc khắc phục 
hậu quả của việc làm oan người vô tội 
mới được nhanh chóng, công bằng.  

3.2. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo 

Bị can, bị cáo là người tham gia tố 
tụng, là nhân vật trung tâm của cả quá 
trình tố tụng, mọi hoạt động TTHS suy 
cho cùng cũng là để chứng minh sự có tội 
hay không có tội của bị can, bị cáo, trên 
cơ sở đó áp dụng biện pháp xử lý thích 
hợp. 

Bị can, bị cáo chưa phải là người có 
tội, họ mới chỉ bị cáo buộc về một tội 
phạm nào đó theo BLHS nên họ không 
thể bị đối xử như người có tội “một người 
chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội có 
hiệu lực pháp luật của Tòa án”[2; tr.14]. 
Xuất phát từ nguyên tắc “suy đoán vô 
tội”, LTTHS quy định quyền của bị can, 
bị cáo để họ tự chứng minh hoặc nhờ 
người khác chứng minh cho sự vô tội của 
mình. Trong số những quyền được quy 
định tại Điều 49, Điều 50 BLTTHS 2003 
thì quyền bào chữa là quyền quan trọng 
nhất, đó là một tổng quyền vì muốn bào 
chữa thì bị can, bị cáo phải sử dụng các 
quyền khác. 

Khi tham gia tố tụng bị can,bị cáo 
(nếu bị oan thực sự) nên chứng tỏ sự vô 
tội của mình bằng hai phương thức sau: 
1/ Chứng minh không có sự việc phạm 
tội xảy ra; 2/ Nếu có sự việc phạm tội thì 
họ không phải là bị can,bị cáo.Trong 
những trường hợp nhất định (theo quy 
định của LTTHS) bị can, bị cáo có thể sử 
dụng quyền “đưa ra những yêu cầu” của 
mình. Chẳng hạn như yêu cầu đối chất 
với nạn nhân, với người làm chứng... 
Thật là lầm lỗi với lương tâm nếu người 
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tiến hành tố tụng từ chối một thủ tục có 
thể làm “tiêu tan” nỗi oan trái của bị 
can, bị cáo. 

Đáng lưu ý là thái độ của bị can, bị 
cáo trước phiên toà, thực tiễn xét xử ở 
Việt Nam đã chỉ ra rằng Thẩm phán 
không dè dặt khi buộc bị cáo trả lời câu 
hỏi “anh có phạm tội không”. Vì nhút 
nhát nên hầu hết các bị cáo đều trả lời 
một cách liều lĩnh câu hỏi trên. Kẻ thì 
đáp “tôi không phạm tội”, người thì đáp 
“tôi nhận tội” mặc dù mình không có 
hành vi phạm tội. Câu trả lời dứt khoát 
ấy sẽ theo bị cáo rất lâu, thậm chí nó còn 
quyết định cả kết quả của vụ án cho dù 
khoản 2 Điều 72 BLTTHS 2003 quy 
định: “Không được dùng lời nhận tội của 
bị cáo là chứng cứ duy nhất để kết tội”. 
Điều cần bàn là phần lớn bị can, bị cáo 
có sự am hiểu pháp luật rất “khiêm tốn” 
nên việc đưa ra chứng cứ, lập luận, suy 
diễn vấn đề đối với họ không phải là dễ 
dàng, nhất là những trường hợp, ngay cả 
CQTHTT cũng khó có thể phân biệt được 
“oan” hay “không oan”.  

Người bào chữa tham gia vào quá 
trình minh oan với tư cách là người giúp 
đỡ bị can, bị cáo về mặt pháp lý, được bị 
can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của 
bị can, bị cáo, những người khác được bị 
can,bị cáo uỷ quyền hoặc được CQTHTT 
chỉ định để bào chữa cho bị can, bị cáo 
nhằm đưa ra chứng cứ gỡ tội để minh 
oan cho bị can, bị cáo. Người bào chữa có 
thể là: Luật sư, người đại diện hợp pháp 
của bị can, bị cáo, bào chữa viên nhân 
dân. Thực tiễn hoạt động TTHS cho 
thấy, người bào chữa cho bị can, bị cáo 
chủ yếu là luật sư còn những người khác 
tuy có bào chữa nhưng không đáng kể. 
Vì vậy, khi nói đến người bào chữa thì 

người có vị trí trung tâm, chủ yếu là 
luật sư. 

Luật sư, người phụ tá cho công lý, 
cùng với người tiến hành tố tụng góp 
phần giữ cán cân công lý không bị 
“nghiêng ngả”, tránh được sự áp đặt 
cứng nhắc, phán xử một chiều, làm nên 
sự “đối trọng” cần thiết trong việc thiết 
lập công bằng. Chính sự tham gia tích 
cực của luật sư trong quá trình tố tụng 
đã giúp các CQTHTT có cơ cở để đưa ra 
các quyết định mang tính minh oan cho 
bị can,bị cáo. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt 
Nam lời bào chữa của luật sư ít có “trọng 
lượng”, do đó sự tham gia tố tụng của 
luật sư nói riêng và người bào chữa nói 
chung còn mang tính hình thức. 

Dưới chế độ ta, luật sư khi bào chữa 
phải ý thức được vai trò của mình là vừa 
bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, vừa 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của bị can,bị cáo. 
Luật sư phải thấy rằng, nhiệm vụ của 
mình là nhiệm vụ có giới hạn, có điều 
kiện. Giới hạn đó được xác định trong 
nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, phải tôn trọng sự thật và pháp 
luật. Luật sư phải dựa vào niềm tin nội 
tâm của mình để xác định xem bị can, bị 
cáo có bị oan hay không từ đó luật sư sẽ 
có định hướng đúng đắn để bào chữa cho 
bị can, bị cáo. 

Người đại diện hợp pháp của bị can,bị 
cáo nếu không tham gia bào chữa để 
minh oan cho bị can, bị cáo thì họ cũng 
có quyền như bị can, bị cáo. Nếu họ tham 
gia tố tụng với tư cách là người bào chữa 
thì họ có quyền và nghĩa vụ của người 
bào chữa. 

Để người bào chữa thực hiện chức 
năng làm sáng tỏ những chứng cứ gỡ tội 
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cho bị can, bị cáo, BLTTHS đã quy định 
khá đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người 
bào chữa. Theo quy định của Điều 58 
BLTTHS 2003, người bào chữa tham gia 
tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ trừ 
trường hợp phải giữ bí mật điều tra đối 
với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, 
có quyền có mặt khi hỏi cung bị can, có 
quyền gặp bị can, bị cáo, đưa ra chứng 
cứ, tham gia xét hỏi tại phiên tòa..., có 
nghĩa vụ không được tiết lộ bí mật mà 
mình biết được trong khi làm nhiệm vụ, 
không được từ chối bào chữa cho bị 
can,bị cáo mà mình đã nhận nếu không 
có lý do chính đáng. Tuy nhiên, những 
quy định của pháp luật liên quan đến 
quyền bào chữa của bị can,bị cáo với ý 
nghĩa là một nội dung của cơ chế minh 
oan còn nhiều hạn chế. Điểm a khoản 2 
Điều 72 BLTTHS quy định: Người bào 
chữa có quyền “có mặt khi lấy lời khai 
của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can 
và nếu Điều tra viên đồng ý thì được hỏi 
người bị tạm giữ, bị can”. Quy định này 
chưa hợp lý, vì người bào chữa muốn 
thực hiện được trách nhiệm bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo 
(trong đó có minh oan nếu bị can, bị cáo 
không phạm tội) thì phải có sự “hợp tác” 
của bị can, thế nhưng sự “hợp tác” ấy lại 
phụ thuộc vào “quyền” của Điều tra viên, 
mà Điều tra viên thường coi người bào 
chữa như một “barrier”. Vì vậy, quyền và 
lợi lợi ích hợp pháp của bị can, việc minh 
oan sẽ không được đảm bảo.  

Điều 190 BLTTHS 2003 quy định: 
“Người bào chữa có nghĩa vụ tham gia 
phiên tòa. Người bào chữa có thể gửi 
trước bản bào chữa cho Tòa án. Nếu 
người bào chữa vắng mặt Tòa án vẫn mở 
phiên tòa xét xử”. Như vậy, pháp luật 

cho phép người bào chữa khi bào chữa 
chỉ cần căn cứ vào các chứng cứ có trong 
hồ sơ vụ án, mà hồ sơ vụ án chỉ được 
người bào chữa đọc và ghi chép những 
điều cần thiết sau khi kết thúc điều tra. 
Trong khi đó, bản án của Tòa án đưa ra 
không chỉ dựa trên chứng cứ có trong hồ 
sơ vụ án mà còn cả những chứng cứ khác 
có trong giai đoạn xét xử. Vô hình chung, 
quy định của Điều 190 BLTTHS 2003 đã 
cho phép người bào chữa có “quyền” 
thiếu trách nhiệm đối với thân chủ của 
mình dẫn đến hậu quả là việc minh oan 
không được bảo đảm thực hiện. 

Vấn đề, mà các luật sư đã, đang phàn 
nàn là không có sự bình đẳng giữa người 
bào chữa với một bên tranh tụng (Viện 
kiểm sát - giữ quyền công tố) trong việc 
thu thập, đánh giá chứng cứ, tranh luận 
tại phiên tòa... do đó ảnh hưởng tới việc 
minh oan cho bị can, bị cáo. Ngoài ra, 
việc người bào chữa đưa ra các chứng cứ 
và lập luận thuyết phục minh oan cho bị 
cáo tại phiên toà nhưng không được Hội 
đồng xét xử chấp thuận (do Hội đồng xét 
xử được quyền phán quyết) là hiện tượng 
tương đối phổ biến trong thực tiễn xét xử 
hiện nay.  

Những hạn chế này cần phải được 
khắc phục bởi một Bộ luật tố tụng hình 
sự dựa trên nguyên tắc tranh tụng với 
những quy định chặt chẽ để người bào 
chữa làm hết trách nhiệm của mình 
trong việc minh oan cũng như có sự bình 
đẳng với các bên tranh tụng và được 
HĐXX tôn trọng. 

3.3. Thủ tục minh oan 

Thủ tục minh oan có ý nghĩa quan 
trọng trong việc xác lập căn cứ để các 
CQTHTT tiến hành hoạt động minh oan, 
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ra các quyết định minh oan, thực hiện 
việc bồi thường thiệt hại cho người bị 
oan, truy cứu trách nhiệm đối với người 
và cơ quan làm oan người vô tội và 
những vấn đề có liên quan khác. Như 
vậy, thủ tục minh oan được thể hiện qua 
các đề nghị, các yêu cầu của bị can, bị 
cáo; các văn bản kháng cáo, quyết định 
kháng nghị của CQTHTT có thẩm quyền 
đối với bản án của toà án, các quyết định 
minh oan của các CQTHTT. Những thủ 
tục này được thực hiện trong suốt quá 
trình giải quyết vụ án hình sự. 

- Thủ tục đưa ra các chứng cứ, đề 
nghị, yêu cầu của bị can, bị cáo 

Theo quy định của pháp luật hiện 
hành thì “bị can, bị cáo quyền nhưng 
không buộc phải chứng minh là mình vô 
tội” [2; tr.15] và được pháp luật quy định 
cho những quyền cụ thể sau: Đưa ra các 
chứng cứ và những yêu cầu; đề nghị thay 
đổi người tiến hành tố tụng, người giám 
định, người phiên dịch theo quy định của 
pháp luật. Những quy định này, thực 
chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bị 
can, bị cáo thực hiện việc minh oan cho 
mình, đồng thời để các CQTHTT giải 
quyết vụ án khách quan, toàn diện. 
Chính vì vậy, những chứng cứ, yêu cầu, 
đề nghị của bị can bị cáo là một thủ tục 
quan trọng nhằm xác lập căn cứ để tiến 
hành các hoạt động minh oan của các 
CQTHTT. Tuy nhiên, BLTTHS 2003 
không quy định cụ thể, chặt chẽ về hình 
thức thủ tục này. Việc đưa ra các chứng 
cứ, đề nghị, yêu cầu của bị can bị cáo có 
thể bằng văn bản (đơn, tường trình, 
trình bày...) hoặc bằng lời nói (bị can bị 
cáo trình bày người tiến hành tố tụng ghi 
biên bản và bị can, bị cáo ký nhận). Theo 
chúng tôi, không nên duy trì cách làm 

này mà tất cả các chứng cứ, yêu cầu, đề 
nghị của bị can, bị cáo cần được thể hiện 
bằng hình thức văn bản, chỉ có như vậy 
những chứng cứ, đề nghị, yêu cầu của bị 
can, bị cáo mới không bị các cơ quan tiến 
hành tố tụng “bỏ sót” dẫn đến việc làm 
oan người vô tội. Cũng cần quy định về 
thời hạn giải quyết các đề nghị, yêu cầu 
cũng như sự giải thích từ phía các 
CQTHTT việc từ chối các yêu cầu, đề 
nghị của bị can, bị cáo.   

- Thủ tục kháng cáo của bị cáo và 
những người tham gia tố tụng khác, 
kháng nghị của Viện kiểm sát, Tòa án 
đối với các bản án và quyết định có hiệu 
lực hoặc chưa có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án.  

Theo quy định của BLTTHS thì bị 
cáo và những người tham gia tố tụng 
khác có quyền kháng cáo đối vói các bản 
án và quyết định chưa có hiệu lực pháp 
luật của toà án. Thời hạn kháng cáo là 
15 ngày (trừ những trường hợp đặc biệt 
Luật có quy định khác) kể từ khi toà án 
sơ thẩm tuyên án hoặc ra quyết định. 
Ngoài ra đối với Viện kiểm sát và Tòa án 
còn có quyền kháng nghị đối với các bản 
án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật 
của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm 
hoặc tái thẩm nếu phát hiện thấy vi 
phạm pháp luật nghiêm trọng (giám đốc 
thẩm), hoặc phát hiện ra các tình tiết 
mới làm thay đổi tính chất của vụ án (tái 
thẩm) của các bản án hoặc quyết định có 
hiệu lực pháp luật của Tòa án. Như vậy, 
kháng cáo của bị cáo, của những người 
tham gia tố tụng khác, kháng nghị của 
Viện kiểm sát, của Toà án đối với các 
bản án và quyết định có hiệu lực pháp 
luật của Tòa án là những căn cứ để tiến 
hành minh oan (nếu kháng cáo, kháng 
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nghị theo hướng bị cáo, người bị án 
không có tội hoặc giảm nhẹ hình phạt). 
BLTTHS 2003 quy định khá chi tiết, đầy 
đủ thủ tục kháng cáo kháng nghị đối với 
các bản án và quyết định của Tòa án làm 
căn cứ cho hoạt động minh oan của các 
CQTHTT.  

Ban hành các quyết định mang tính 
minh oan. 

Quyết định mang tính minh oan là 
quyết định tố tụng đặc thù của các 
CQTHTT, những quyết định chứng tỏ 
nỗi oan khuất của một người đã được 
làm sáng tỏ. Tuỳ thuộc vào các giai đoạn 
tố tụng, các CQTHTT có thể ra một trong 
các quyết định như: quyết định đình chỉ 
điều tra; quyết định đình chỉ vụ án vì lý 
do hành vi của họ không cấu thành tội 
phạm hoặc họ không có hành vi phạm 
tội; quyết định của Tòa án xác định bị 
cáo, người bị kết án không có tội; quyết 
định của Tòa án giảm nhẹ hình phạt một 
cách đáng kể hoặc áp dụng điều khoản 
về tội danh nhẹ hơn. 

Quyết định đình chỉ điều tra. Đình 
chỉ điều tra là việc cơ quan Điều tra 
chấm dứt toàn bộ hoạt động điều tra đối 
với vụ án cũng như đối với bị can khi có 
những căn cứ mà LTTHS quy định. Đó là 
các trường hợp sau: 1/ Có một trong 
những căn cứ quy định tại Điều 107 
BLTTHS 2003; 2/ Đã hết thời hạn điều 
tra mà không chứng minh được bị can 
thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, không 
phải quyết định đình chỉ điều tra trong 
mọi trường hợp trên đều được coi là 
quyết định mang tính minh oan, chỉ coi 
là quyết định mang tính minh oan khi cơ 
quan Điều tra ban hành quyết định đó 
trong hai trường hợp sau: 1/ Hành vi 

không cấu thành tội phạm (khoản 2 Điều 
107): là hành vi không đủ các dấu hiệu 
trong cấu thành tội phạm như có hành vi 
nguy hiểm nhưng hành vi đó không được 
quy định trong BLHS hoặc hành vi nguy 
hiểm đó là hành vi không có lỗi, hành vi 
có những tình tiết loại trừ tính chất nguy 
hiểm cho xã hội của tội phạm [6]; 2/ Đã 
hết thời hạn điều tra mà không chứng 
minh được bị can thực hiện tội phạm. 
Quyết định đình chỉ điều tra được ban 
hành trong các trường hợp khác (của 
Điều 107 BLTTHS 2003) là những quyết 
định không mang tính chất minh oan. 

Quyết định đình chỉ vụ án. Đây là 
quyết định mang tính minh oan được 
ban hành ở giai đoạn truy tố và do Viện 
kiểm sát ban hành. Theo quy định của 
Điều 169 BLTTHS 2003 thì Viện kiểm 
sát ra quyết định đình chỉ vụ án khi có 
một trong những căn cứ quy định tại 
khoản 2 Điều 105 và Điều 107 của 
BLTTHS hoặc tại Điều 19, Điều 25 và 
khoản 2 Điều 69 của BLHS. 

Vẫn theo phân tích như phần trên ta 
thấy quyết định đình chỉ vụ án của Viện 
kiểm sát được ban hành vì lý do hành vi 
không cấu thành tội phạm thì mới được 
coi là quyết định mang tính minh oan. 
Còn trường hợp người bị buộc tội không 
thực hiện hành vi phạm tội Viện kiểm 
sát có được ra quyết định đình chỉ vụ án 
hay không thì BLTTHS không quy định 
rõ. Khoản 1 Điều 107 BLTTHS quy định 
Viện kiểm sát có quyền ra quyết định 
đình chỉ vụ án nếu không có sự việc 
phạm tội - tức là không có hành vi nguy 
hiểm cho xã hội được thực hiện. Không 
có sự việc phạm tội và người bị buộc tội 
không thực hiện hành vi phạm tội là hai 
vấn đề hoàn toàn khác nhau vì có trường 
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hợp kẻ phạm tội đã “được” CQTHTT bỏ 
lọt và thay vào đó là người không thực 
hiện hành vi phạm tội lại bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Vì vậy, nếu ban 
hành quyết định đình chỉ vụ án thì 
không thể được vì đã có sự việc phạm tội, 
có lẽ hợp lý nhất là Viện kiểm sát tự 
mình hoặc yêu cầu cơ quan Điều tra huỷ 
bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị can và 
như vậy trong trường hợp này quyết 
định huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cũng 
được coi là quyết định mang tính minh 
oan. 

Bản án của Tòa án xác định bị cáo, 
người bị kết án không có tội. Việc xét xử 
của Toà án có thể phải trải qua nhiều 
giai đoạn khác nhau. Thông thường một 
vụ án hình sự được đưa ra xét xử sơ 
thẩm là bắt buộc còn xét xử phúc thẩm, 
giám đốc thẩm, tái thẩm thì tuỳ thuộc 
vào các kháng cáo, kháng nghị theo 
thẩm quyền luật định. Khi xét xử sơ 
thẩm nếu có đủ chứng cứ xác định bị cáo 
không phạm tội thì Toà án cấp sơ thẩm 
phải ghi rõ trong bản án những chứng cứ 
xác định bị cáo vô tội và phải giải quyết 
việc khôi phục danh dự, quyền lợi, nghĩa 
vụ của họ. Nếu có căn cứ theo quy định 
của pháp luật Tòa án cấp phúc thẩm huỷ 
bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không 
phạm tội và đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, ở 
thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, cùng 
với việc huỷ bản án hoặc quyết định bị 
kháng nghị và đình chỉ vụ án khi có căn 
cứ quy định của pháp luật thì Hội đồng 
giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm có 
đồng thời tuyên người bị kết án vô tội 
hay không. Vấn đề này pháp luật TTHS 
chưa quy định rõ ràng, nên chúng tôi đề 
nghị bổ sung thêm quy định khi ra quyết 
định huỷ bản án và đình chỉ vụ án Hội 

đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm 
phải đồng thời tuyên bố người bị kết án 
vô tội nếu có căn cứ theo quy định của 
pháp luật làm căn cứ pháp lý minh oan 
cho người bị oan. 

Quyết định của Tòa án giảm nhẹ 
hình phạt một cách đáng kể hoặc áp 
dụng điều khoản về tội danh nhẹ hơn. 
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế 
nghiêm khắc nhất nhằm tước bỏ hoặc 
hạn chế quyền, lợi ích của người phạm 
tội. Việc xác định khung, loại hình phạt, 
loại tội danh có ý nghĩa rất lớn trong việc 
áp dụng biện pháp ngăn chặn. Theo quy 
định của BLTTHS thì việc áp dụng hay 
không áp dụng biện pháp ngăn chặn, áp 
dụng biện pháp ngăn chặn nào còn phụ 
thuộc trước hết vào loại tội danh và loại 
hình phạt. Vì thế việc xác định sai tội 
danh, sai khung, loại hình phạt có thể 
dẫn đến hậu quả là áp dụng sai biện 
pháp ngăn chặn và như vậy đã làm oan 
người vô tội. Vì lẽ đó mà quyết định của 
Toà án giảm nhẹ hình phạt hoặc áp dụng 
điều, khoản về tội danh nhẹ hơn cũng 
phải được coi là quyết định mang tính 
minh oan. 

Việc xác định thế nào là tội danh nhẹ 
hơn không phải là điều dễ dàng. Thông 
tư liên tịch số 10/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BNV ngày 2 tháng 01 năm 
1998; điểm 5 khoản II mục B quy định: 
Tội danh nặng hơn là tội danh có mức 
hình phạt cao nhất cao hơn. Trong 
trường hợp tội danh có mức hình phạt 
cao nhất bằng nhau thì tội danh nặng 
hơn là tội danh có mức hình phạt khởi 
điểm cao hơn. Tuy nhiên, trong thực tiễn 
để xác định dược tội danh nhẹ hơn, nặng 
hơn thì cần dựa vào năm căn cứ theo thứ 
tự ưu tiên sau đây: 1/ Căn cứ vào loại 
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hình phạt đối với mỗi tội phạm để xem 
xét về tội phạm đưa ra phân biệt có cùng 
hay khác loại; 2/ Nếu các tội có cùng loại 
hình thì xem xét mức tối đa của khung 
hình phạt nặng nhất; 3/ Nếu các tội 
phạm có cùng loại hình phạt, có mức tối 
đa bằng nhau thì phải xét mức tối thiểu 
của khung hình phạt nhẹ nhất; 4/ Nếu 
các tội phạm đều có hình phạt chính 
nặng nhất như nhau thì phải xem xét 
hình phạt chính khác nhẹ hơn; 5/ Nếu 
hình phạt chính và mức hình phạt như 
nhau, thì phải xem xét quy định về hình 
phạt bổ sung. 

3.4. Khôi phục lại danh dự và bồi 
thường thiệt hại cho người bị oan   

Khi một người được xác định là oan 
thì điều mà họ quan tâm nhất đó là, 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ được 
giải quyết như thế nào. Một trong những 
loại chế tài được áp dụng đối với việc làm 
oan người vô tội trong TTHS là trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền (bồi thường 
thiệt hại ngoài hợp đồng). Các nước trên 
thế giới đều ít nhiều có quy định của 
pháp luật về vấn đề này. Tại Trung 
Quốc, ngay từ năm 1954 Hiến pháp đã 
xác lập chế độ bồi thường oan sai. Đến 
năm 1995, Trung Quốc đã ban hành 
“Luật nhà nước bồi thường thiệt hại” và 
hàng loạt các văn bản dưới luật nhằm 
giải thích rõ ràng và cụ thể các quy định 
của luật. “Luật nhà nước bồi thường 
thiệt hại” quy định khá đầy đủ các 
trường hợp được bồi thường, các yếu tố 
cấu thành trách nhiệm bồi thường (chủ 
thể xâm hại, tổn hại thực tế, quan hệ 
nhân quả giữa tổn hại thực tế và hành vi 
vi phạm pháp luật cụ thể), phạm vi bồi 
thường, trình tự bồi thường, phí bồi 

thường và bồi hoàn, cách thức và tiêu 
chuẩn tính bồi thường, cơ quan có trách 
nhiệm bồi thường. Nhìn chung, các quy 
định về vấn đề này ở Trung Quốc phù 
hợp với điều kiện của nước đó nên có tính 
khả thi cao. Tương tự như vậy, ở Liên 
bang Nga, Cộng hoà Pháp, Hoa Kỳ... đều 
có luật bồi thường Nhà nước do các 
CQTHTT gây ra đối với người bị oan. 

ở Việt Nam, tuy chưa có Luật bồi 
thường thiệt hại do các CQTHTT gây ra 
nhưng nguyên tắc về bồi thường thiệt 
hại đã dược quy định tại BLTTHS 2003 
(Điều 29, Điều 30 BLTTHS), Bộ luật dân 
sự 1985 và một số văn bản pháp luật có 
liên quan khác. Mới đây UBTVQH đã ra 
Nghị quyết số 388/NQ ngày 17/03/2003 
về bồi thường thiệt hại cho người bị oan 
do các CQTHTT gây ra phần nào đáp 
ứng được yêu cầu của thực tiễn trong 
hoạt động minh oan. Điều 29, Điều 30 
BLTTHS 2003 quy định cơ quan đã làm 
oan phải khôi phục lại danh dự, quyền 
lợi và bồi thường cho người bị thiệt hại.  

Về việc khôi phục lại danh dự, quyền 
lợi của người bị oan. Theo quy định của 
Điều 615 Bộ luật dân sự 1995, thì người 
bị thiệt hại được khôi phục bằng cách 
buộc người gây thiệt hại phải xin lỗi, cải 
chính công khai. Ngoài ra, vừa qua các 
cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ 
Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính 
đã ban hành Thông tư liên tịch số 
01/2004/TTLT ngày 25/03/2004 hướng 
dẫn một số quy định của Nghị quyết số 
388/NQ này 17/03/2003 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt 
hại cho người bị oan do người có thẩm 
quyền trong hoạt động tố tụng hình sự 
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gây ra. Theo đó, Mục V quy định về thủ 
tục khôi phục lại danh dự như sau:  

+ Cơ quan có trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại cho người bị oan phải tiến hành 
việc xin lỗi, cải chính công khai trong 
thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được bản án, quyết định có hiệu lực pháp 
luật của cơ quan có thẩm quyền trong 
hoạt động tố tụng hình sự xác định người 
đó bị oan. 

+ Thủ trưởng (hoặc người được uỷ 
quyền hợp pháp) của cơ quan có trách 
nhiệm bồi thường phải thương lượng với 
người bị oan, thân nhân của người bị oan 
hoặc người đại diện hợp pháp của họ về 
địa điểm tiến hành xin lỗi (có thể tại nơi 
cư trú hoặc có thể tại nơi làm việc của 
người bị oan). Đồng thời, phải thông báo 
cho cơ quan nơi người bị oan làm việc, 
chính quyền địa phương nơi người bị oan 
cư trú và tổ chức chính trị - xã hội nơi 
người bị oan là thành viên để cơ quan, tổ 
chức này cử người đại diện này tham dự. 

+ Cơ quan có trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại phải trực tiếp xin lỗi người bị 
oan và đăng cải chính trên một tờ báo 
Trung ương (Báo Nhân dân hoặc báo 
Quân đội nhân dân) và một tờ báo địa 
phương (Báo của cơ quan Đảng bộ tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong 
ba số liên tiếp, trừ trường hợp người bị 
oan hoặc đại diện hợp pháp của họ có 
yêu cầu không  đăng báo. 

Về việc bồi thường thiệt hại cho người 
bị hại (người bị oan). 

Nhiều Nghị quyết của Đảng đã 
khẳng định “minh oan công khai, thoả 
đáng đối với người bị bắt giữ, xét xử oan 
bảo đảm quyền công dân đúng pháp 

luật” là một yêu cầu bắt buộc đối với các 
cơ quan tư pháp. 

Theo quy định của pháp luật, mọi 
hoạt động của người có thẩm quyền của 
CQTHTT trong khi thực hiện nhiệm vụ 
được giao, kể cả hành vi có lỗi đều được 
coi là hành vi của CQTHTT. Khi họ có 
hành vi trái pháp luật gây thiệt hại thì 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước 
hết thuộc về CQTHTT. Đây là trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng theo quy định của Bộ luật dân sự. 
Điều 624 Bộ luật dân sự quy định: 
“CQTHTT phải BTTH do người có thẩm 
quyền của mình gây ra trong khi thực 
hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án”. Cùng với quy định của 
Điều 624, Nghị định số 47/CP ngày 3 
tháng 5 năm 1997 của Chính phủ đã 
hưỡng dẫn cụ thể về việc giải quyết trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại do người có 
thẩm quyền của CQTHTT gây ra. Nhìn 
chung, các nguyên tắc xác định thiệt hại, 
mức bồi thường thiệt hại, mức hoàn trả 
tiền bồi thường thiệt hại cũng như việc 
miễn, giảm được thực hiện theo quy định 
của Bộ luật dân sự. Trong đó các khoản 
chi phí phải thanh toán hay xác định 
mức bồi thường đều dựa theo các Điều 
609 (trách nhiệm bồi thường thiệt hại), 
Điều 610 (nguyên tắc bồi thường thiệt 
hại), Điều 612 (xác định thiệt hại do tài 
sản bị xâm hại), Điều 613 (thiệt hại do 
sức khoẻ bị xâm hại), Điều 615 (thiệt hại 
do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm 
hại).  

Ngoài việc áp dụng những quy định 
chung trên, quá trình giải quyết bồi 
thường còn được giải quyết theo trình tự 
riêng quy định tại Nghị định số 47/CP, 
Thủ trưởng CQTHTT phải quyết định 
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thành lập hội đồng xét giải quyết bồi 
thường thiệt hại với thành phần gồm: đại 
diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức công 
đoàn, đại diện cơ quan tài chính-vật giá, 
đại diện của cơ quan chuyên ngành, 
khoa học, kỹ thuật có liên quan, đại diện 
cơ quan tư pháp cùng cấp và bên bị hại, 
trong đó đại diện lãnh đạo cơ quan người 
gây thiệt hại làm chủ tịch hội đồng. Và, 
gần đây nhất trong Thông tư liên tịch số 
01/2004/TTLT ngày 25/03/2004 của Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, 
Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ 
Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn 
một số quy định của Nghị quyết số 
388/NQ này 17/03/2003 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt 
hại cho người bị oan do người có thẩm 
quyền trong hoạt động tố tụng hình sự 
gây ra đã nêu ra thủ tục yêu cầu bồi 
thường thiệt hại (điểm 2 Mục V). 

Thực tế của công tác giải quyết 
BTTH cho các trường hợp bị oan còn 
nhiều bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi 
chính đáng của người bị oan. Việc bồi 
thường thiệt hại vẫn chưa có một cách 
thức thống nhất nào được áp dụng, mức 
bồi thường phần lớn dựa vào sự “tự 
nguyện” của các CQTHTT hoặc của 
chính quyền địa phương. Một trong 
những căn nguyên chính của tình trạng 
trên là do sự thiếu hoàn thiện của hệ 
thống pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực 
này. 

3.5. Xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự cá nhân đã làm oan 
người vô tội 

BLTTHS quy định cá nhân có hành 
vi trái pháp luật thì tuỳ trường hợp mà 
bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. Như vậy, trách nhiệm 
của người tiến hành tố tụng có hành vi 
làm oan người vô tội có thể phải chịu 
trách hiệm kỷ luật hoặc trách nhiệm 
hình sự. 

- Trách nhiệm kỷ luật. Người tiến 
hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp 
luật dẫn đến làm oan người vô tội do vô ý 
hoặc cố ý đều phải chịu trách nhiệm kỷ 
luật nếu chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Các hình thức kỷ luật có 
thể được áp dụng như: khiển trách, cảnh 
cáo, cách chức, buộc thôi việc. Tuy nhiên, 
trong thực tế việc xử lý đối với người cò 
hành vi làm oan người vô tội chưa được 
nghiêm minh, có những trường hợp làm 
oan người vô tội gây hậu quả nghiêm 
trọng nhưng người có hành vi vi phạm 
chỉ bị “xử lý nội bộ”. Tình trạng xử lý 
không nghiêm người vi phạm sẽ dẫn đến 
hậu quả, làm cho hoạt động minh oan 
cũng như toàn bộ quá trình giải quyết vụ 
án của các CQTHTT không đạt được mục 
đích mà LTTHS đạt ra. Quyền và lợi ích 
hợp pháp của người bị oan không được 
đảm bảo.   

Cũng cần nói thêm là, nếu người tiến 
hành tố tụng vi phạm pháp luật đến mức 
phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì họ 
đồng thời phải chịu trách nhiệm kỷ luật 
và trách nhiệm hình sự. Chẳng hạn: một 
điều tra viên bị kết án 3 năm tù về tội 
“bức cung” theo Điều 299 BLHS 1999, 
sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, 
người đó còn phải bị áp dụng hình thức 
kỷ luật buộc thôi việc. Cần nhận thức 
đúng và phân biệt hình thức kỷ luật này 
với hình phạt bổ sung (cấm đảm nhiệm 
chức vụ, làm một số nghề...) của Luật 
hình sự. 
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- Truy cứu trách nhiệm hình sự. Một 
trong những công cụ hữu hiệu nhất để 
“trừng trị” người đã có hành vi vi phạm 
pháp luật dẫn đến làm oan người vô tội 
là truy cứu TNHS đối với họ. BLHS 1999 
quy định một tổ hợp đầy đủ những hành 
vi của người tiến hành tố tụng được coi 
là tội phạm. Ví dụ: Điều 293 (Tội truy 
cứu trách nhiệm hình sự người không có 
tội); Điều 295 (Tội ra bản án trái pháp 
luật); Điều 296 (Tội ra quyết định trái 
pháp luật); Điều 298 (Tội dùng nhục 
hình); Điều 299 (Tội bức cung); Điều 300 
(Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án); Điều 303 
(Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam 
giữ người trái pháp luật)... trong BLHS 
1999. 

Qua ngiên cứu các điều luật trên cho 
thấy, hầu hết các tội đều được thực hiện 
do lỗi cố ý. Chế tài được áp dụng đối với 
người có hành vi phạm tội tương đối 
nghiêm khắc. Sự hiện hữu của các điều 
luật trên đây trong BLHS vừa có tác 
dụng trừng trị người phạm tội, vừa có tác 
dụng ít nhiều trong việc phòng ngừa 
những loại tội phạm đó - một trong 
những nguyên nhân dẫn đến làm oan 
người vô tội. Tuy nhiên, trong thực tế vì 
nhiều lý do khác nhau mà những điều 
luật trên rất ít khi được áp dụng.  

Đối với những trường hợp là oan 
người vô tội do lỗi vô ý thì trách nhiệm 
hình sự không được đặt ra. Cách quy 
định như vậy là phù hợp với tình hình 
thực tế của nước ta hiện nay do, cán bộ 
trong các CQTHTT còn thiếu, trình độ 
nghiệp vụ, pháp luật chưa cao, chưa đạt 
đến yêu cầu cần phải có. Tuy nhiên, sau 
những trường hợp làm oan người vô tội 
cần phải tìm ra nguyên nhân và biện 
pháp khắc phục đồng thời áp dụng hình 
thức kỷ luật đối với người vi phạm. 

Tóm lại, một cơ chế minh oan được 
coi là hoàn chỉnh khi các vấn đề: Trách 
nhiệm minh oan của các CQTHTT phải 
cụ thể, rõ ràng, Quyết định mang tính 
minh oan của các CQTHTT được ban 
hành kịp thời, khôi phục lại danh dự, 
quyền lợi và bồi thường thiệt hại cho 
người bị oan một cách thoả đáng, xử lý 
kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự nghiêm minh đối với người có hành vi 
vi phạm. Cơ chế minh oan này chỉ có thể 
mang lại hiệu quả trong đời sống xã hội 
khi nó được quy định đầy đủ trong các 
văn bản pháp luật, mà đầu tiên - quan 
trọng nhất là BLTTHS, cùng với việc 
triệt để tuân thủ của các CQTHTT và 
các chủ thể khác tham gia vào quá trình 
giải quyết vụ án hình sự. 
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